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Nhân một trường hợp lâm sàng hiếm gặp: U sắc tố nguyên phát 
tại hành tá tràng
A rare case report: Primary duodenal malignant melanoma
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Abstract
Cutaneous melanoma is one of the most severe and common form of skin cancer. However, primary 

mucosal melanomas are rare, and few cases have been reported in the literature. Mucosal melanomas have 
a poor prognosis because it is usually detected when the tumor has developed metastasis and therefore 
show poor response to treatment. We reported a case of a 44-year-old man with normal medical history. 
He was admitted to the 108 Military Hospital because of epigastric pain. Upper and lower gastrointestinal 
endoscopy showed multiple small black lesions. An abdominal CT scan showed an enhancing lesion in 
the liver. Histopathology and immunohistochemistry of the biopsy samples taken at the duodenum and 
liver suggested melanoma. PET/CT scan showed high FDG uptake in numerous lesions in the mucosa of 
the stomach, small intestine, and large intestine. Similar lesions were also found in the bone and bone 
marrow, suspected of metastasis. The patients were diagnosed with gastrointestinal mucosal melanoma 
with multiple metastases in the liver and bone.
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Tóm tắt
Ung thư sắc tố (UTST) tại da là một bệnh ung thư có độ ác tính cao và thường gặp, tuy nhiên, ung thư 

sắc tố nguyên phát tại niêm mạc (UTST-NM) lại là bệnh rất hiếm gặp với chỉ một vài trường hợp được 
báo cáo. Bệnh có tiên lượng xấu do thường phát hiện khi u di căn đa ổ và đáp ứng điều trị kém. Chúng 
tôi báo cáo một trường hợp lâm sàng là nam giới, 44 tuổi, tiền sử khoẻ mạnh. Đi khám tại Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 với triệu chứng đau thượng vị, nội soi dạ dày và đại tràng phát hiện nhiều tổn 
thương nhỏ màu đen, CT scan ổ bụng có hình ảnh tổn thương tăng ngấm thuốc ở gan. Kết quả giải phẫu 
bệnh và hoá mô miễn dịch mảnh sinh thiết ở tá tràng và gan phù UTST. PET/CT cho hình ảnh tăng hấp 
thu FDG ở thành dạ dày, ruột non và đại trực tràng, ngoài ra còn có các tổn thương rải rác ở xương và 
tuỷ xương, theo dõi tổn thương di căn. Bệnh nhân được kết luận UTST-NM đường tiêu hoá di căn gan 
và xương đa ổ.

Từ khoá: Ung thư sắc tố niêm mạc, ung thư sắc tố nguyên phát tại đường tiêu hoá.

Ca lâm sàng / Case report



TẠP CHÍ KHOA HỌC TIÊU HÓA VIỆT NAM 2022 - TẬP X - SỐ 694390

I. Giới thiệu
Ung thư sắc tố (UTST) là ung thư thường gặp 

đứng hàng thứ 5[1], tỷ lệ gặp tăng dần theo tuổi. 
UTST phát triển từ các tế bào chế tiết melanin 
(melanocytes), là chất tạo sắc tố da hay màu mắt. 
UTST đa số xuất hiện ở da, tuy nhiên rất hiếm 
gặp ung thư nguyên phát tại niêm mạc. Ung thư 
sắc tố ở niêm mạc (UTST-NM) chỉ chiếm 0.03% 
các bệnh ung thư nói chung và chiếm 1.3 % UTST 
nói riêng [2, 3]. Trong các năm gần nay, UTST da 
đã được nghiên cứu sâu, tuy nhiên UTST-NM do 
tỷ lệ gặp rất hiếm nên có khá ít các báo cáo liên 
quan đến mặt bệnh này.

UTST-NM có thể xuất hiện ở niêm mạc ở hầu 
hết các cơ quan trong cơ thể, bao gồm niêm mạc 
đường hô hấp, tiết niệu, tiêu hoá, sinh dục và kết 
mạc mắt. Trong một nghiên cứu tổng hợp của tác 
giả Mikkelsen [4] cho thấy tỷ lệ xuất hiện xuất 
hiện UTST-NM rất thấp, đặc biệt hiếm khi xuất 
hiện ở niêm mạc đường tiêu hoá. Tỷ lệ sống trên 
5 năm cũng thấp và thường chỉ < 10% do ung thư 

khi phát hiện thường đã di căn xa hoặc có biến 
chứng. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh 
nhân nam 44 tuổi, đi khám vì đau tức bụng vùng 
thượng vị 1 tháng nay, nội soi thấy hình ảnh các 
đám tổn thương màu đen ở hang vị và D1-D2 tá 
tràng, CT scan ổ bụng có hình ảnh nốt ngấm thuốc. 
Bệnh nhân được sinh thiết tổn thương tá tràng và 
gan, sau đó nhuộm hoá mô miễn dịch (HMMD). 
Kết luận cuối cùng là UTST di căn gan.

II. Ca lâm sàng
Bệnh nhân nam, 44 tuổi, tiền sử khoẻ mạnh. 

Một tháng nay bệnh nhân xuất hiện đau bụng 
âm ỉ vùng thượng vị, kèm theo mệt mỏi, gầy sút 
2 kg/ tháng.

Các xét nghiệm máu cơ bản của bệnh nhân 
bình thường. Nội soi dạ dày có các đám tổn thương 
màu đen kích thước từ 0,2 đến 0,5 cm, rải rác từ 
thân vị đến D1-D2 tá tràng, các đám hình tròn, 
ranh giới rõ, đứng rải rác, hơi gồ nhẹ. Bệnh nhân 
được lấy sinh thiết vào các tổn thương.

Hình 1: Hình ảnh nội soi dạ dày: Tổn thương ở dạ dày và tá tràng
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Hình 2: Hình ảnh nội soi đại tràng: Tổn thương ở đoạn đại tràng sigma - trực tràng với tính chất tương tự 
tổn thương ở dạ dày - tá tràng

Xét nghiệm các dấu ấn ung thư CEA, CA 19-9, AFP đều không tăng. CT ổ bụng có hình ảnh nốt tăng 
tỷ trọng thì động mạch, rửa thuốc thì muộn ở hạ phân thuỳ III và VII, kích thước lần lượt là 10 x 11 mm 
và 6 mm. Bệnh nhân được sinh thiết tổn thương u gan.

Hình 3. CT scan ổ bụng - Hình ảnh u thứ phát tại gan
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Hình 4: (A) Hình ảnh đại thể mẫu sinh thiết u gan.
U có màu đen tương tự tổn thương trên nội soi dạ dày - đại tràng.

Hình 5: Giải phẫu bệnh mảnh sinh thiết ở tá tràng
B: HE 100X: Trên mảnh sinh thiết tá tràng thấy các tế bào u tăng sinh lan tỏa, xen vào giữa các cấu trúc 

ống tuyến lành tính.
C: HE 400X: Tế bào u dạng biểu mô, nhân lớn, tăng sắc, hạt nhân rõ, bào tương chứa các hạt sắc tố;

xen vào giữa các cấu trúc ống tuyến lành tính.
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Hình 6: Kết quả nhuộm HMMD
D: Nhuộm HMMD với các dấu ấn CK AE1/AE3, 200X: các tế bào u âm tính với

CKAE1/AE3 trong khi tế bào biểu mô ống tuyến dương tính mạnh, lan tỏa với màng tế bào. E: Nhuộm 
HMMD với dấu ấn HMB-45, 200X: các tế bào u dương tính mạnh, lan tỏa trong bào tương

Kết quả giải phẫu bệnh u gan cũng hướng tới 
UTST giống như tổn thương ở tá tràng.

Khám toàn trạng bệnh nhân, da ở khắp cơ thể, 
nội soi tai mũi họng đều không thấy xuất hiện 
các tổn thương sắc tố. PET/CT cho hình ảnh tăng 
hấp thu FDG ở thành dạ dày, ruột non và đại trực 
tràng, ngoài ra còn có các tổn thương rải rác ở 
xương và tuỷ xương, theo dõi tổn thương di căn. 
Bệnh nhân được kết luận là UTST-NM đường 
tiêu hoá di căn gan và xương đa ổ.

III. Bàn luận
UTST-NM ở đường tiêu hoá được định nghĩa 

là tổn thương tăng sản ác tính các tế bào tạo sắc 
tố melanin, phát triển tại đường tiêu hoá, thương 
gặp tại vùng hậu môn - trực tràng [2, 5]. Một số 
vùng hiếm gặp hơn như thực quản, dạ dày, ruột và 
túi mật[6, 7]. UTST-NM ở ruột non hoặc dạ dày 
thường gặp là các tổn thương di căn hơn UTST 
nguyên phát. UTST-NM tại đường tiêu hoá chỉ 
chiếm < 1% các loại ung thư đường tiêu hoá, U 
cũng chỉ chiếm tỷ lệ < 1% các loại UTST tại cộng 
đồng người châu Âu và chiếm khoảng 25-50% 
UTST tại cộng đồng người da đen [5]. (Bảng 1)

Các triệu chứng lâm sàng phụ thuộc vào vị trí 
của khối U. UTST-NM thường được chẩn đoán 
muộn, thời điểm chẩn đoán thường đã có di căn 
xa hoặc có biến chứng. Với UTST tại vùng hậu 
môn trực tràng thường có các triệu chứng như 
chảy máu, đau, rối loạn đại tiện và có thể chẩn 
đoán nhầm với búi trĩ chảy máu. Tuổi trung bình 
thường gặp là 65 tuổi – nhiều hơn 10 năm so với 
UTST ở da. Tỷ lệ gặp ở nam và nữ là bằng nhau. 
[8, 9]

Yếu tố nguy cơ của UTST-NM còn chưa rõ 
ràng, không giống như UTST ở da có yếu tố nguy 
cơ là tiếp xúc với tia tử ngoại (UV). Các nghiên 
cứu mới cho thấy có đột biến một số nhiễm sắc thể 
ở nhóm bệnh nhân UTST-NM, thường là các đột 
biến mắc phải như đột biến các gen KIT, SF3B1, 
ATRX, TP53, ARID2, SETD2, và BRAF [10-12].

Hình ảnh đại thể của UTST-NM thường là các 
nốt hoặc các khối nhỏ, màu đen, ranh giới rõ, có 
thể có một hoặc nhiều tổn thương rải rác khắp bề 
mặt niêm mạc, thường phẳng hoặc hơi gồ nhẹ. 
UTST ở hậu môn - trực tràng lại thường là các 
khối lớn, phát triển rộng ra xung quanh.
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Vị trí Tỷ lệ mắc Nam/nữ Tuổi trung bình Tiên lượng sống 
5 năm

Kết mạc mắt 0.5/1 triệu người/ năm 1:1 58 86.3%

Đường hô hấp

Mũi xoang 0.5/1 triệu người/ năm 1:1 75 30%

Thanh quản Đã báo cáo 60 ca 4:1 60 <10%

Phổi Đã báo cáo 30 ca 1:1 54 <25%

Đường tiêu hoá

Miệng 0.2/1 triệu người/ năm 2:1 65 12.5%

Thực quản Đã báo cáo 337 ca 2:1 65 37%

Dạ dày Đã báo cáo 20 ca 1:1 65 0%

Ruột non Đã báo cáo 18 ca 1:1 56 0%

Đại tràng Đã báo cáo 12 ca 1:1 60 21%

Hậu môn - trực tràng 0.4/1 triệu người/ năm 1:1 68 20%

Túi mật Đã báo cáo 31 ca 1:1 50 Không có số liệu

Đường mật Đã báo cáo 9 ca 8:1 45 0.33%

Đường tiết niệu

Bàng quang Đã báo cáo 18 ca 1:1 62 <10%

Niệu đạo Đã báo cáo 160 ca 1:2 73 <10%

Sinh dục

Dương vật Đã báo cáo 100 ca Nam 75 22.5%

Âm hộ 2/1 triệu người/ năm Nữ 68 30%

Âm đạo 0.2/1 triệu người/ năm Nữ 60 17.4%

Cổ tử cung Đã báo cáo 80 ca Nữ 55 7.8%

Bảng 1: UTST-NM ở một số cơ quan (Mikkelsen et al. APMIS, 2016)[4]

aUTST vùng âm hộ đang được xem xét xếp loại vào nhóm UTST da
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Trên vi thể, mô u thường bao gồm các đám 
hoặc nốt lớn tế bào dạng biểu mô, nhân lớn, đa 
hình, bào tương chứa sắc tố, đôi khi có thể gặp 
tế bào hình thoi. Có thể thấy sắc tố hoặc không. 
Hiếm khi thấy hoại tử u. Tế bào thường có chất 
nhiễm sắc dạng hốc với hạt nhân rõ. Đôi khi, có 
thể thấy các tế bào u kích thước nhỏ hoặc dạng 
nơ-vi (naevoid) chiếm ưu thế. Thường có thâm 
nhiễm bạch huyết ở lớp hạ niêm mạc. Trên giải 
phẫu bệnh nhuộm HMMD dương tính với protein 
S-100, HMB-45, Melan A, Mart-1 và tyrosinase 
là yếu tố ủng hộ chẩn đoán.

Chẩn đoán UTST-NM nguyên phát chủ yếu 
dựa trên giải phẫu bệnh và chẩn đoán phân biệt 
với UTST di căn niêm mạc [13, 14]. Tuy nhiên 
UTST thường không có triệu chứng, tại thời điểm 
chuẩn đoán đa số UTST đã di căn đa ổ vì vậy 
rất khó để xác định tổn thương nguyên phát. Đối 
với trường hợp bệnh nhân của chúng tôi, có tổn 
thương ở dạ dày, đại tràng, gan, xương và không 
có các tổn thương ngoài da nghi ngờ UTST. Tuy 
nhiên, các tổn thương chủ yếu tập trung ở phần dạ 
dày và tá tràng. Ở gan, ruột non, đại trực tràng chỉ 
có một vài tổn thương nhỏ rải rác. Vì vậy, chúng 
tôi nhận định tổn thương nguyên phát từ dạ dày - 
tá tràng.

Trên giải phẫu bệnh mảnh sinh thiết ở tá tràng 
và gan cho thấy mô u là các tế bào dạng biểu mô 
với nhân lớn, đa hình, bào tương chứa chất nhiễm 
sắc, nhuộm HMMD dương tính với HMB-45. PET/
CT cho thấy có nhiều tổn thương rải rác ở gan, 
ruột non, đại trực tràng và xương. Vì vậy, chúng 
tôi chẩn đoán là UTST-NM tại dạ dày - tá tràng, di 
căn đa ổ ở đại tràng, ruột non, gan và xương.

Hiện tại hiệp hội kiểm soát ung thư quốc tế 
(Union for International Cancer Control UICC) 
chưa đưa ra các tiêu chuẩn phân giai đoạn của 
UTST đường tiêu hoá.

Điều trị chủ yếu bằng 3 phương pháp: phẫu 
thuật, hoá trị và xạ trị. Phương pháp phẫu thuật 
được chỉ định cho khối u ở giai đoạn sớm, chưa 
có di căn xa. Tuy nhiên, UTST-NM thường tổn 
thương rải rác nhiều ổ và di căn xa sớm, vì vậy 
cần đánh giá bằng CT, PET/CT trước khi quyết 
định tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, các bằng 

chứng về thời gian sống thêm sau phẫu thuật triệt 
căn, cũng như tỷ lệ di căn hạch còn chưa rõ ràng, 
đa số các trường hợp được chỉ định phẫu thuật là 
UTST-NM tại vùng đầu mặt, hậu môn trực tràng 
và vùng âm hộ, âm đạo[15].

Điều trị xạ trị có 3 chỉ định:
+ Xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật triệt căn
+ U nằm ở vị trí không có khả năng phẫu thuật
+ U tái phát tại chỗ
Điều trị xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật triệt căn 

làm giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ, tuy nhiên không 
kéo dài thời gian sống thêm do UTST-NM có tỷ 
lệ di căn xa cao [16, 17].

Điều trị hoá chất cho hiệu quả đáp ứng rất 
thấp, chỉ khoảng 5-28% đối với điều trị chuẩn 
bằng Dacarbazine[18]. Các liệu pháp miễn dịch 
mới dùng các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn 
dịch (Immune check points inhibitors) và các 
thuốc ức chế đích BRAF/MEK cho lại nhiều hiệu 
quả hứa hẹn. [19, 20]

Không giống như UTST ở da, UTST ở đường 
tiêu hoá hiện vẫn là một loại ung thư có tiên lượng 
kém, mặc dù phối hợp các phương pháp điều trị 
như phẫu thuật, xạ trị và các liệu pháp điều trị 
toàn thân[8, 21-23]. Nguyên nhân chủ yếu là 
do thời điểm phát hiện u thường đã ở giai đoạn 
muộn, UTST đã di căn đa ổ. Các báo cáo nghiên 
cứu thời gian sống trên 5 năm ở bệnh nhân UTST 
ở hậu môn- trực tràng chỉ khoảng 20%[8, 24].

IV. Kết luận
Ung thư sắc tố niêm mạc tại đường tiêu hoá 

là một mặt bệnh rất hiếm gặp, cần sinh thiết khi 
thấy các tổn thương nghi ngờ trong khi nội soi, 
đồng thời chụp CT scan/MRI tìm các tổn thương 
thứ phát. Tiên lượng bệnh xấu do thường phát 
hiện khi u đã di căn đa ổ và đáp ứng kém với các 
phương pháp điều trị. Cần có nhiều báo cáo và 
nghiên cứu hơn nữa để cải thiện tiên lượng của 
mặt bệnh ác tính hiếm gặp này.
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